
1. Đặt vấn đề

Lựa chọn bạn đời là một quyết định quan trọng có ảnh hưëng lớn đến
cuộc đời mỗi con ngưêi. Đây cũng là chủ đề nghiên cứu quan trọng thu
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hót ®ưîc sự quan tâm của các nhà xã hội học nhằm tìm hiểu và xác định
các tiêu chí cơ bản để lựa chọn bạn đời (Khallad, 2005). ở Việt Nam,
nghiên cứu về lựa chọn bạn đời đã ®ưîc chó ý trong khoảng hai thập niên
gần đây nhưng các nghiên cứu về những ngưêi kết hôn trong giai đoạn
1976-1986 còn hạn chế. Dù vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra một số những
thay đổi đáng kể của việc lựa chọn bạn đời ở trong giai đoạn này.

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, do tầm quan trọng đặc biệt, hôn
nhân ®ưîc coi là việc của gia đình, dòng họ chứ không phải của cá nhân
(Trần Đình Hưîu, 1989; Mai Huy Bích, 1993). Hôn nhân của con cái chủ
yếu ®ưîc sắp xếp theo nguyện vọng, thậm chí là sự áp đặt của cha mẹ nói
riêng và gia đình nói chung, “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. “Sự kén vợ
kén chồng do bố mẹ định đoạt nhiều hơn là chính do các con cái. Tuy việc
cưíi xin liên quan tới mình nhưng con hiếu không bao giờ cưìng mệnh
cha mẹ” (Toan ánh, 1992:73).”So với việc kết hôn của con gái, hôn nhân
của con trai ®ưîc coi trọng hơn rõ rệt vì hỏi dâu “không chỉ là việc của gia
đình mà là việc của cả họ, nhất là nếu đó lại là dâu trưëng. Ngưêi dâu quan
hệ nhiều đến họ hàng nên hầu như cả họ tham gia vào việc tìm kiếm, bàn
bạc, lựa chọn” (Trần Đình Hưîu, 1989:35). 

Dưíi tác động mạnh mẽ của những thay đổi trong đời sống kinh tế,
chính trị và xã hội, trong giai đoạn 1976-1986, mô hình hôn nhân tiếp tục
dịch chuyển từ hôn nhân do gia đình sắp xếp sang hôn nhân tự nguyện của
cá nhân và thể hiện ở tất cả các nhóm xã hội từ nông thôn tới đô thị, theo
hoặc không theo đạo Thiên chúa, sinh sống trong gia đình hạt nhân hay
mở rộng (Khuất Thu Hồng, 1994; Mai Văn Hai, 2004; Nguyễn Hữu Minh,
2008) dù cha mẹ vẫn đóng vai trò quan trọng nhất định trong quyết định
kết hôn của con cái (Nguyễn Hữu Minh, 2008; Vũ Tuấn Huy, 2004). 

Sự tự chủ ®ưîc thể hiện trong cả quá trình lựa chọn bạn đời từ lúc bắt
đầu tìm hiểu cho tới việc ra quyết định kết hôn, tuy nhiên, các nghiên cứu
hiện nay tập trung nhiều hơn vào quyết định kết hôn trong khi hoàn cảnh
tìm hiểu còn ít ®ưîc quan tâm. Kết quả nghiên cứu về biến đổi gia đình
tại hai khu vực nông thôn và đô thị của tỉnh Hải Dư¬ng năm 2001 của Vũ
Tuấn Huy (2004) cho thấy hoàn cảnh kết hôn giai đoạn 1976-1986 đã có
sự thay đổi theo hưíng suy giảm rõ rệt sự giới thiệu của bố mẹ, họ hàng.
Ngoài yếu tố gia đình, tỷ lệ ngưêi tìm hiểu cùng nơi làm việc, cùng trưêng
học, và qua ngưêi làm mối nhìn chung đều suy giảm. Ngưîc lại, tỷ lệ
những ngưêi qua bạn bè và qua nơi vui chơi giải trí tăng lên. Tư¬ng tự, kết
quả phân tích số liệu nghiên cứu gia đình nông thôn trong chuyển đổi khảo
sát từ năm 2004 đến năm 2008 tại bốn tỉnh Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Tiền
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Giang và Hà Nam còng cho thấy so với giai đoạn trưíc 1975, tỷ lệ ngưêi
tự làm quen tăng từ 38,2% lên 48,4% trong đoàn hệ hôn nhân 1976-1986
trong khi tỷ lệ ngưêi quen biết qua bố mẹ giới thiệu hoặc qua mai mối đều
suy giảm rõ rệt. Như vậy, tính chủ động trong hôn nhân nói riêng và trong
đời sống cá nhân nói chung của thanh niên nông thôn cũng có xu hưíng
tăng lên (Lê ngọc Văn, 2011). Sự biến đổi này cũng phản ánh sự thay đổi
của các chuẩn mực hôn nhân cùng nhóm: từ mô hình có tính truyền thống
nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, dòng họ đến mô hình hôn nhân hiện
đại của các nhóm xã hội gần gũi về mặt tâm thế và hành vi với họ hơn (Vũ
Tuấn Huy, 2004).

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chưa đi sâu tìm hiểu về các nhân
tố ảnh hưëng đến hoàn cảnh tìm hiểu của những ngưêi kết hôn giai đoạn
1976-1986. Lê Ngọc Văn (2011) giả định rằng sự thay đổi này là do sự đa
dạng hóa về nghề nghiệp, sự nghiệp và môi trưêng giao tiếp của thanh
niên nông thôn tuy nhiên chưa ®ưa ra những bằng chứng minh họa cụ thể. 

Bài viết này tìm hiểu về hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời trong giai đoạn
1976-1986 trên cơ sở phân tích dữ liệu điều tra định lưîng của đề tài “Gia
đình nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986” do Viện Nghiên cứu Gia
đình và Giới thực hiện năm 2018 tại Thái Bình. Ngoài việc phân tích thực
trạng tìm hiểu bạn đời, bài viết cũng đi sâu tìm hiểu ảnh hưëng của một
số nhân tố cá nhân và gia đình đến việc lựa chọn bạn đời.

2. Cách tiếp cận

Khái niệm chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể ®ưîc đề cập đến lần
đầu tiên trong luật của Hammurabi ở Trung Đông thời cổ đại và thu hút
®ưîc sự chú ý của nhiều học giả trong các lĩnh vực luật pháp, tôn giáo và
triết học trong hàng thế kỷ. Dù ®ưîc đặt nhiều tên gọi khác nhau, khái
niệm chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân lần đầu ®ưîc sử dụng chính
thức bởi nhà tâm lý học Hofstede và ®ưîc ông định nghĩa như sau: chủ
nghĩa cá nhân gắn với những xã hội mà các mối liên kết giữa các cá nhân
lỏng lẻo; ngưîc lại, chủ nghĩa tập thể xuất hiện trong các xã hội mà con
ngưêi từ lúc sinh ra đã gắn bó chặt chẽ với các nhóm xã hội nhất định
(Hofstede, 1980: 51 dẫn theo Triandis &Gelfand, 2012). 

Khái niệm chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể có thể áp dụng cho
cả cấp độ cá nhân và cấp độ xã hội. Khi phần lớn các chủ thể trong xã hội
có khuynh hưíng tập thể hoặc cá nhân thì xã hội đó sẽ mang tính tập thể
hoặc cá nhân (Hui &Triandis, 1986). Triandis đã khái quát một số đặc
trưng mang tính toàn cầu của chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân trong
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đó chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh đến sự gắn kết/mối quan hệ của các thành

viên trong tập thể và việc sẵn sàng ưu tiên cho mục đích của tập thể hơn

mục tiêu cá nhân. Ngưîc lại, chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến sự phân
tích mang tính hợp lý/lý tính về những thuận lợi và khó khăn khi hợp tác

với ngưêi/tËp thể khác và ưu tiên cho mục đích của cá nhân hơn mục đích
chung của tập thể (Triandis, 1995). 

Các chiều cạnh của “chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể” ®ưîc xem
là các nhân tố quan trọng để nghiên cứu, tìm hiểu về các mối quan hệ gần

gũi, gắn bó như quan hệ yêu ®ư¬ng hay kết hôn. Trong khi ở các nưíc mà

chủ nghĩa cá nhân phát triển như Mỹ, tình yêu là cơ sở của hôn nhân thì

ở các xã hội mang tính tập thể hơn như Trung Quốc, ấn Độ, tình yêu
không phải là nhân tố cơ bản dẫn đến quyết định kết hôn (Dion &Dion,

1993). Hôn nhân ®ưîc xem là sự liên minh, hợp tác của hai gia đình, dòng

họ hưíng tới duy trì sự phồn vinh, hưng thịnh của gia đình hơn là sự gắn
kết của hai cá nhân đơn lẻ (Medora, 2003; Xia &Zhou, 2003). Tuy nhiên,

từ những năm 1963, Goode (1963) đã cảnh báo về xu hưíng tù do trong

hôn nhân ở các nưíc vốn bị ảnh hưëng mạnh của chủ nghĩa tập thể như
Trung Quốc, ấn Độ hay Nhật Bản. Nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy xu

hưíng dịch chuyển rõ rệt từ hôn nhân do cha mẹ sắp đặt sang tù do lùa

chọn bạn đời. Từ chỗ thống trị mô hình hôn nhân ở giai đoạn trưíc năm
1949, đến cuối những năm 1980, hôn nhân do cha mẹ sắp đặt suy giảm,

tỷ lệ những ngưêi tù quen biết bạn đời cao hơn so với qua giới thiệu, tỷ lệ

ngưêi ®ưîc giới thiệu bởi bạn bè đồng lứa cao hơn cha mÑ.Tuy nhiên, sự
dịch chuyển sang việc tự do lựa chọn bạn đời không tạo cho thanh niên

châu ¸ có khả năng thực hiện quyền này như ở các nưíc phư¬ng Tây. Cụ
thể, tự do lựa chọn bạn đời ở Trung Quốc không dẫn tới “văn hóa hẹn hò”

như ở phư¬ng Tây: bố mẹ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu

ngưêi bạn đời hoặc ra quyết định kết hôn của một tỷ lệ đáng kể thanh niên

(Xiaohe &Whyte, 1990). Dưêng như, khuynh hưíng theo chủ nghĩa cá
nhân hay chủ nghĩa tập thể là yếu tố văn hóa đặc biệt quan trọng chi phối

ảnh hưëng của cha mẹ đến việc lựa chọn bạn đời của con cái (Buunk và
cộng sự, 2010).

áp dụng cách tiếp cận về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể vào

trong nghiên cứu, bài viết giả định rằng tính chủ động của cá nhân trong

việc tìm hiểu bạn đời của những ngưêi kết hôn giai đoạn 1976-1986 có sự

gia tăng so với giai đoạn trưíc nhưng gia đình, thậm chí là dòng họ vẫn

có ảnh hưëng ở một mức độ nhất định.



Nguyễn Hà Đông 47

3. Số liệu và hệ các biến số

Bài viết phân tích dữ liệu điều tra định lưîng của đề tài “Gia đình nông
thôn Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
thực hiện năm 2018 tại Thái Bình (gọi tắt là Điều tra 2018) với dung lưîng
mẫu là 410 ngưêi từ 50 đến 82 tuổi đã kết hôn trong giai đoạn 1976-1986.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng sử dụng thêm dữ liệu điều tra định lưîng của
đề tài “Gia đình nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975” do Viện Nghiên
cứu Gia đình và Giới thực hiện năm 2017 tại Thái Bình (gọi tắt là Điều tra
2017) để so sánh thêm về xu hưíng biến đổi của hoàn cảnh gặp gì lần
đầu.

Trong nghiên cứu này biến số phụ thuộc về hoàn cảnh gặp gỡ lần đầu
®ưîc chia làm 02 phư¬ng án: (1) gia đình giới thiệu và (2) cá nhân chủ
động xây dựng dựa trên hai câu hỏi. Câu hỏi đầu về “Ông/bà và vợ/chồng
mình gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào?” gồm các phư¬ng án trả
lời là “sắp xếp, giới thiệu” và “tự làm quen”. Nếu ngưêi trả lời lựa chọn
phư¬ng án “sắp xếp, giới thiệu” sẽ ®ưîc hỏi tiếp và câu hỏi “Ai là ngưêi
sắp xếp, giới thiệu cho «ng/bµ?” với các phư¬ng án trả lời là “cha mẹ, anh
chị em ruét/hä, ngưêi th©n”,“b¹n bè, bạn học”, “ngưêi làm mối”, “cán bộ
phụ trách”, “đồng nghiệp” và “hàng xóm hoặc ngưêi lớn tuổi”. Các
phư¬ng án ®ưîc giới thiệu bởi “bạn bè, bạn học”, “cán bộ phụ trách”,
“đồng nghiệp” thưêng vẫn có sự chủ động nhất định của cá nhân thay vì
sắp xếp của gia đình nên trong bài viết này ®ưîc xếp vào phư¬ng án cá
nhân chủ động cùng với phư¬ng án “tự tìm hiểu”. Trong khi các phư¬ng
án ngưêi giới thiệu là “ngưêi làm mối” và “hàng xóm hoặc ngưêi lớn tuổi”
thưêng do tác động từ phía gia đình nên ®ưîc xếp vào phư¬ng án “gia đình
sắp xếp” cùng với phư¬ng án “cha mẹ, anh chị em ruét/hä, ngưêi thân”. 

Biến số độc lập gồm (1) các đặc điểm cá nhân ngưêi trả lời như: giới
tính, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp tại thời điểm kết hôn, thứ tự
sinh, giai đoạn kết hôn, phục vụ quân đội trưíc khi kết hôn và (2) hoàn
cảnh gia đình gồm việc cư trú cùng địa phư¬ng, loại hình gia đình và mức
sống của hộ gia đình tại thời điểm kết hôn. 

4. Hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời

4.1. Mức độ chủ động trong việc tìm hiểu bạn đời giai đoạn 1976-
1986

Kết quả phân tích dữ liệu điều tra 2018 cho thấy trong giai đoạn 1976-
1986, tự tìm hiểu đã trở thành xu hưíng chủ đạo trong việc tìm hiểu ngưêi
bạn đời với gần 4/5 số ngưêi ®ưîc hái lựa chọn phư¬ng án này. So với kết



48 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 28, số 6, tr. 43-53

quả điều tra 2017 cho giai đoạn 1960-1975, mức độ chủ động tìm hiểu bạn
đời của nhóm ngưêi kết hôn trong giai đoạn 1976-1986 có sự gia tăng rõ
rệt. Tỷ lệ ngưêi ®ưîc sắp xếp, giới thiệu bạn đời giảm khá nhanh từ 35,3%
giai đoạn 1960-1975 xuống còn 20,2% giai đoạn 1976-1986. Ngưîc lại,
tỷ lệ chủ động làm quen, tìm hiểu tăng khoảng 15 điểm phần trăm trong
giai đoạn này (Biểu đồ 1).

Mô hình tìm hiểu bạn đời do bố mẹ, gia đình,… sắp xếp tuy đã giảm
so với giai đoạn 1960-1975 nhưng vẫn còn chiếm khoảng 1/5 số ngưêi
®ưîc hái. Tuy cá nhân đã trở nên chủ động hơn nhưng vai trò của gia đình
trong quá trình hôn nhân của con cái, bắt đầu từ việc sắp xếp, tìm hiểu
ngưêi bạn đời vẫn có ý nghĩa ở một mức độ nhất định. Kết quả này cũng
phù hợp với mô hình chung tại một số nưíc Đông ¸ khác trong cùng thời
kỳ (Xiaohe &Whyte, 1990).

Mức độ chủ động tìm hiểu ngưêi bạn đời có sự biến chuyển rõ rệt theo
thời gian. So với nhóm kết hôn trong giai đoạn 1976-1980, tỷ lệ chủ động
tìm hiểu ở nhóm kết hôn giai đoạn 1981-1986 cao hơn gần 10 điểm phần
trăm: 75,1% so với 84,6%. Yếu tố giới tính cũng có quan hệ với mức độ
chủ động tìm hiểu ngưêi bạn đời, trong đó nam giới nhìn chung chủ động
hơn khá nhiều so với phụ nữ (84,8% so với 75,1%). Như vậy, tuy việc tìm
rể ít ®ưîc coi trọng hơn so với việc kén dâu, nhất là dâu trưëng (Trần Đình
Hưîu, 1989) nhưng so với nam giới, phụ nữ bị phụ thuộc vào gia đình
nhiều hơn và quyền tự chủ trong hôn nhân của họ cũng thấp hơn.

Biểu đồ 1. Hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời (%)
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Một yếu tố khác có quan hệ với mức độ chủ động trong việc lựa chọn
bạn đời của cá nhân là việc phục vụ quân đội. Đáng lưu ý là nhóm đã hoặc
đang tham gia bộ đội tự do tìm hiểu ngưêi bạn đời cao hơn nhóm còn lại
10 điểm phần trăm. So sánh giữa các nhóm tôn giáo, trong khi nhóm
không theo đạo hoặc theo Phật giáo có 82,5% ngưêi trả lời chủ động tìm
hiểu bạn đời thì tỷ lệ này giảm xuống rõ rệt ở nhóm theo Công giáo là
71,6%. 

Trong các yếu tố liên quan đến đặc điểm gia đình, duy nhất yếu tố môi
trưêng cư trú có quan hệ chặt chẽ với hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời giai đoạn
1976-1986. Những những ngưêi lớn lên cùng làng, xã tự biết, tự tìm hiểu
cao hơn nhiều so với nhóm khác xã, khác huyện, thậm chí là khác tỉnh.
87,6% những ngưêi cùng làng xã tự tìm hiểu, làm quen trong khi tỷ lệ này
ở nhóm khác xã thấp hơn khoảng 20 điểm phần trăm. 

So sánh giữa các nhóm nghề nghiệp, tỷ lệ ngưêi tự tìm hiểu ở nhóm phi
nông nghiệp cao hơn so với nhóm nông nghiệp (85,9% so với 77,9%).
Đáng chú ý, khi tách biệt giữa nhóm bộ đội, công an với các ngành nghề
phi nông nghiệp khác, mức độ chủ động tìm hiểu ngưêi bạn đời có sự
chênh lệch khá rõ giữa những ngưêi làm nông nghiệp và bộ ®éi/c«ng an
so với những ngưêi làm các ngành nghề phi nông khác (78,2% và 79,5%
so với 92,7%). Như vậy, sự khác biệt chủ yếu diễn ra giữa nhóm nông
nghiệp và các nghề phi nông khác nhưng số liệu này không có ý nghĩa về
mặt thống kê. Các yếu tố như hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình gốc, thứ
tù sinh của ngưêi trả lời, trình độ học vấn của ngưêi trả lời và loại hình gia
đình không có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm.

Như vậy, so với giai đoạn 1960-1975, hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời của
những ngưêi kết hôn giai đoạn 1976-1986 tiếp tục dịch chuyển theo
hưíng tăng cưêng sự tự chủ, mức độ chủ động của cá nhân. Tuy nhiên,
ảnh hưëng từ phía gia đình, dòng họ… vẫn ®ưîc duy trì ở một mức độ nhất
định. Quá trình dịch chuyển này có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố như
đoàn hệ hôn nhân, tôn giáo, giới tính, việc đã/đang phục vụ quân đội và
môi trưêng lớn lên. 

4.2. Các yếu tố tác động đến mức độ chủ động tìm hiểu bạn đời

Để tìm hiểu chính xác hơn về tác động của các nhân tố đến hoàn cảnh
tìm hiểu bạn đời, chúng tôi sử dụng phư¬ng pháp phân tích hồi quy logis-
tic. Hai nhóm biến số ®ưîc ®ưa vào phân tích gồm các biến số liên quan
đến đặc trưng cá nhân của ngưêi trả lời (giới tính, nghề nghiệp, đoàn hệ
hôn nhân, trình độ học vấn, đã/đang phục vụ quân đội, thứ tự sinh và tôn
giáo) và hoàn cảnh gia đình (mức sống, môi trưêng lớn lên và loại hình
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gia đình). 

Đáng lưu ý là khi ®ưa vào phân tích đa biến, yếu tố nghề nghiệp có ảnh
hưëng đến mức độ chủ động tìm hiểu ngưêi bạn đời. So với nhóm làm
nghề phi nông, khả năng tự chủ trong việc tìm hiểu ngưêi bạn đời ở nhóm
làm nông nghiệp chỉ bằng khoảng 1/5. Tư¬ng tự, nhóm bộ ®éi/c«ng an có
khả năng tự tìm bạn đời chỉ bằng khoảng 1/10 so với nhóm làm các nghề
phi nông khác (Bảng 1). Điều này phản ánh khuynh hưíng cá nhân hay

Bảng 1. Mô hình hồi quy đa biến các yếu tố tác động 
đến hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời

Mức ý nghĩa thống kê: *: < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001



Nguyễn Hà Đông 51

tập thể hay mức độ kiểm soát trong các nhóm nghề nghiệp này (Triandis,
1995: 61-66). Như vậy, không chỉ gia đình mà môi trưêng nghề nghiệp,
đặc biệt là các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia công tác cũng có ảnh
hưëng nhất định tới khả năng tự tìm bạn đời của cá nhân (Belangeri &
Khuất Thu Hồng, 1995). 

Yếu tố năm kết hôn vẫn tiếp tục duy trì tác động đến hoàn cảnh tìm
hiểu bạn đời trong đó những ngưêi kết hôn giai đoạn 1976-1980 có khả
năng chủ động tìm hiểu bạn đời chỉ bằng gần 1/2 so với nhóm kết hôn giai
đoạn 1981-1986. Kết quả này khẳng định tính chủ động trong việc tìm
hiểu bạn đời ngày càng tăng (Bảng 1). Dưêng như, chính sách pháp luật
của nhà nưíc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp 1946, Hiến pháp
1959, Luật hôn nhân và gia đình 1959..) trao cho cá nhân quyền tự do
trong hôn nhân đã phần nào thay đổi quan niệm của cá nhân và gia đình
về hôn nhân.

Yếu tố môi trưêng cư trú tác động mạnh đến quyền tự chủ trong việc
tìm hiểu bạn đời của cá nhân. Việc lớn lên cùng làng, xã khiến cho cá nhân
có khả năng chủ động tìm hiểu bạn đời cao gấp gần 4 lần so với nhóm lớn
lên khác xã. Tuy bán kính ®ưêng kết hôn ngày càng ®ưîc mở rộng và tâm
lý “ăn cỏ đồng ta”, “ta về ta tắm ao ta” đã bị lung lay khá mạnh (Mai Văn
Hai, 2004) nhưng sự hạn chế trong giao thông, di cư và môi trưêng làm
việc thuần nhất (khoảng 80% làm nông nghiệp) ở nông thôn khiến cho
làng xã vẫn là môi trưêng chủ đạo để cá nhân quen biết, tìm hiểu nhau.
Mặt khác, môi trưêng làng xã với các hoạt động tập thể đa dạng như tham
gia dân quân, dân công, các sinh hoạt đoàn thể, văn nghệ, cùng lao động
sản xuất trong các đội sản xuất, hợp tác xã, học cùng trưêng đã tạo ra môi
trưêng thuận lợi cho các cá nhân gặp gì, quen biết nhau.

Khi ®ưa vào phân tích hồi quy đa biến, các yếu tố như giới tính, việc
®·/®ang phục vụ quân đội và tôn giáo không còn duy trì ®ưîc ảnh hưëng
tới mức độ chủ động tìm hiểu bạn đời như trong tư¬ng quan hai biến. 

Như vậy, mức độ chủ động trong việc tìm kiếm bạn đời của cá nhân
phụ thuộc vào việc cư trú cùng địa phư¬ng, nghề nghiệp tại thời điểm kết
hôn và đoàn hệ hôn nhân. Nhóm ngưêi kết hôn trong giai đoạn 1981-1986,
làm các nghề phi nông khác và lớn lên cùng lµng/x· với ngưêi bạn đời có
khả năng tự tìm bạn đời cao hơn so với nhóm kết hôn giai đoạn 1976-
1980, làm nghề nông nghiệp hoặc bộ/đội, công an và lớn lên khác xã. 

5. Thảo luận và kết luận

Có thể thấy, so với giai đoạn 1960-1975, hoàn cảnh tìm hiểu bạn đời
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của những ngưêi kết hôn giai đoạn 1976-1986 tiếp tục dịch chuyển theo
hưíng tăng cưêng sự tự chủ, mức độ chủ động của cá nhân. Đồng thời, kết
quả này cũng phản ánh rõ khuynh hưíng cá nhân hóa việc lựa chọn bạn
đời và sự dịch chuyển của hôn nhân từ vấn đề gia đình, dòng họ thành vấn
đề cá nhân, bắt đầu từ việc tìm hiểu bạn đời thay cho sự sắp xếp của gia
đình. Tuy nhiên, cũng như các nưíc Đông ¸ khác (Xiaohe &Whyte,
1990), quá trình dịch chuyển này ở Việt Nam không dẫn tới sự thoát ly
hoàn toàn ảnh hưëng của gia đình. Vai trò của gia đình, dòng họ… vẫn
®ưîc duy trì ở một mức độ nhất định. 

Các yếu tố như nghề nghiệp tại thời điểm kết hôn, đoàn hệ hôn nhân
và cư trú cùng địa phư¬ng ảnh hưëng đến mức độ chủ động trong việc tìm
kiếm bạn đời của cá nhân. So với các nhóm nghề nghiệp như nông nghiệp
hoặc bộ đội, công an, những ngưêi làm phi nông có mức độ chủ động tìm
hiểu bạn đời cao hơn. Nhóm kết hôn giai đoạn 1981-1986 cũng có khả
năng tự tìm bạn đời cao hơn nhóm kết hôn giai đoạn 1976-1980. Quá trình
này phản ánh sự khác biệt về mức độ gắn kết của các nhóm nghề nghiệp
và cũng như sự dịch chuyển của xã hội theo khuynh hưíng cá nhân hóa.
Mặt khác, ảnh hưëng mạnh của việc cư trú cùng địa phư¬ng cho thấy bất
chấp sự mở rộng ®ưêng bán kính kết hôn, mở rộng mạng lưíi xã hội, môi
trưêng làng xã vẫn là môi trưêng cơ bản để các cá nhân ở nông thôn tìm
hiểu nhau. Tư¬ng tù như các nghiên cứu lịch đại khác, kết quả này phần
nào cũng bị ảnh hưëng bởi nghiên cứu chỉ có khả năng khảo sát những
ngưêi kết hôn giai đoạn 1976-1986 hiện đang cư trú tại địa phư¬ng chứ
không có khả năng khảo sát tổng thể dân làng kết hôn giai đoạn này tại xã
vì nhiều ngưêi có thể kết hôn đã di cư đi nơi kh¸c.n

Chú thích
(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp cơ sở "Việc lựa chọn bạn đời

ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976-1986" năm 2018 của Viện Nghiên cứu Gia
đình và Giới.
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